
LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Dùng trong thực hiện đào tạo tiến sĩ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
1. Họ và tên: Tô Văn Thanh
2. Năm sinh:             1970                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:         Tiến sỹ                                                         Năm đạt học vị: 2004
5. Chức danh nghiên cứu:                                          Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
6. Địa chỉ nhà riêng: K3-3, khu phố Hưng Vượng 2, p. Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
7. Điện thoại: CQ:  08-38362824                         ; NR: 08-54100382                               ; Mobile: 0912604910
8. Fax:        08-39245418                                                      E-mail: thanhmisi89@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo, nước đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	 Trường Đaị học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Mát-x cơ-va, Liên bang Nga
	Xây dựng công trình thủy
	1996

	Thực tập sinh
	 Trường Đaị học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Mát-x cơ-va, Liên bang Nga
	Xây dựng công trình thủy
	2000

	Tiến sỹ
	 Trường Đaị học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Mát-x cơ-va, Liên bang Nga
	Xây dựng công trình thủy
	2004

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


11. Quá trình công tác

	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1/2005 - 9/2007
	Nghiên cứu viên
	Viện Khoa học      Thuỷ lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – Q5 – TP. HCM

	10/2007 -7/2010
	Phó giám đốc TT
	Viện Khoa học      Thuỷ lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – Q5 – TP. HCM

	8/2010 – 5/2011
	Giám đốc TT
	Viện Khoa học      Thuỷ lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – Q5 – TP. HCM

	6/2011 đến nay
	Phó Viện trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm
	Viện Khoa học      Thuỷ lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – Q5 – TP. HCM


12. Trình độ ngoại ngữ 

	Tên Ngoại ngữ
	Nghe (tốt/khá/TB)
	Nói 

(tốt/khá/TB)
	Viết

(tốt/khá/TB)
	Đọc hiểu tài liệu

(tốt/khá/TB)

	1 Tiếng Nga
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13. Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 
- Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng công trình thủy
- Hướng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào xây dựng công trình thủy
14. Các công trình nghiên cứu khoa học
	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	“Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ vật liệu mới cải tiến kết cấu cống ngăn mặn vùng ảnh hưởng triều thấp Nam Cà Mau”
	2005-2006
	Công trình KHCN

cấp tỉnh
	Đã nghiệm thu đạt loại Khá

	“Đánh giá trữ lượng, chất lượng và đề xuất giải pháp bảo vệ khai thác nguồn nước nhằm phát triển bền vững huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”
	2007-2008
	Công trình KHCN

cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu đạt loại Khá

	“Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cừ bản BTCT dự ứng lực cho các công trình giao thông, thuỷ lợi và xây dựng” (KC.07-DA.03)
	2003 ( 2004


	Công trình KHCN

cấp Nhà nước

“KC- 07”
	Đã nghiệm thu đạt loại Khá

	“Nghiên cứu Công nghệ thiết kế và thi công cống lắp ghép ở ĐBSCL”
	2004 ( 2005
	Công trình KHCN 

cấp Bộ
	Đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc

	Nghiên cứu các giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở ĐBSCL 
	2007-2009
	Công trình KHCN 

cấp Bộ
	Đã nghiệm thu đạt loại Khá


15. Các công trình công bố
	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	А.Н. Анискин, Т.В. Тхань. «Прогноз фильтрационного режима грунтовой плотины Юмагузинского гидроузла и ее основания». Журнал «Гидротехническое сооружение» № 6, 2005 г.
	Tác giả
	Mát-xcơ-va
	2005

	2
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực trong xây dựng giao thông và thuỷ lợi ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	Tập san KHCN Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
	2005

	3
	Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ vật liệu mới cải tiến kết cấu cống ngăn mặn vùng ảnh hưởng triều thấp Nam Cà Mau
	Tác giả
	Tập san KHCN Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
	2006

	4
	Ảnh hưởng của hệ số thấm ở đất thân và nền đập lên các thông số dòng thấm 
	Tác giả
	Tập chí Nông nghiệp 
	2009

	5
	
	Tác giả
	Tập san KHCN Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
	2009


16. Thành tích hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học: 

- Năm 2007-2008 Hướng dẫn tốt nghiệp 2 học viên cao học;
- Năm 2009-2010 Hướng dẫn tốt nghiệp 2 học viên cao học;
17. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học:

18. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	Bằng độc quyền sáng chế số 8109 theo quyết định số 26036/QĐ-SHTT ngày 14/12/2009 của Cục trưởng Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp cho sản phẩm công nghệ cống lắp ghép
	2009

	
	
	


19. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	Cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực ở ĐBSCL
	Phổ biến ứng dụng 13 công trình ở các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang, trong đó có 8 công trình đã thi công xây dựng
	2005-2009

	2
	Kè chống xói lở bảo vệ bờ khu nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1- tỉnh Đồng Nai
	Công nghệ cừ BTCT dự ứng lực
	2007-2008

	3
	· Kè Tân Thạnh trên kênh Đồng Tiến – Lagrange, tỉnh Long An


	Công nghệ cừ BTCT dự ứng lực
	2009-2011

	4
	Cống lắp ghép ở ĐBSCL
	ứng dụng 7 công trình cống lắp ghép ở tỉnh Kiên Giang. Trong đó, 2 cống đang tiến hành xây dựng
	2010


20. Giải thưởng 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Giải nhì Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2005, công trình “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu cống lắp ghép bằng cừ bê tông dự ứng lực”
	2006

	2
	Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ toàn quốc VIFOTEC năm 2007, công trình “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu cống lắp ghép bằng cừ bê tông dự ứng lực” 
	2008


21. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

	+
	Chủ nhiệm 4 dự án đê biển ở Cà Mau và Kiên Giang thuộc chương trình quốc gia về củng cố, nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Cụ thể: DA xây dựng củng cố nâng cấp đê biển Tây Cà Mau, DAĐTXD đê Đông Cà Mau; DA ĐTXD củng cố, nâng cấp đê biển An Biên-An Minh tỉnh Kiên Giang; DA ĐTXD củng cố, nâng cấp đê biển Hòn Đất-Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;

	+
	Chủ nhiệm dự án ĐTCB các cửa sông Tiền;

	+


	Chủ nhiệm công trình các DA ĐTXD kè chống sạt lở ở Kiên Giang, dự án QHTL chống ngập úng Tp. Cà Mau, dự án điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Cà Mau;

	+
	Chủ nhiệm thiết kế các cống truyền thống, cống công nghệ mới ở ĐBSCL;

	+
	Tham gia hội đồng chấm luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, đồ án tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng công trình thủy;

	+
	Tham gia các hội đồng nghiệm thu các cấp các đề tài do Viện và các đơn vị khác thực hiện.


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng  12  năm 2011
	Thủ trưởng đơn vị
(Xác nhận và đóng dấu)


	Người khai
(Họ tên và chữ ký)





 TS. TÔ VĂN THANH
Ảnh
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